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TÓM TẮT 
Nhãn được thu hái khi đạt đến độ chín thu hoạch. Sau khi đã lựa chọn để đảm bảo độ đồng đều, 

các quả nhãn đã cắt rời được xử lý chitosan với nồng độ 1, 1,5 và 2%, rồi để khô tự nhiên. Mỗi lần lặp 
của công thức thí nghiệm có 12 quả được đặt trong túi PE đục lỗ và bảo quản ở nhiệt độ 10oC. Kết 
quả nghiên cứu chỉ ra rằng xử lý chitosan 2% có tác dụng hạn chế sự mất nước, duy trì màu sắc vỏ 
quả và hàm lượng chất tan tổng số cũng như làm chậm quá trình hư  hỏng do vi sinh vật tốt hơn so 
với xử lý chitosan 1 và 1,5%. Chất lượng ăn tươi của quả cũng được duy trì và chấp nhận sau 20 
ngày bảo quản.  

Từ khóa: Bảo quản, chitosan, nhãn, nhiệt độ thấp. 

SUMMARY  
Longan fruits were harvested when they reach harvest maturity. After selecting for uniformity, 

separated fruits were dipped in chitosan solution with concentration of 1, 1.5 and 2% and were then 
air-dried. Twelve fruits were packed with perforated PE film and stored at 10o

Key words: Chitosan, longan, low temperature, storage.  

C. The results revealed 
that coating longan with 2% chitosan could reduce water loss and maintain the color and content of 
total soluble solids of the fruit and delayed fruit rot development as compared to other chitosan 
concentrations. Sensory quality of these longan fruits was also maintained through a storage period 
of 20 days. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nhãn là một trong số những loại quả 

đặc sản của Việt Nam, đồng thời là loại quả 
có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên loại quả này 
có tuổi thọ sau thu hoạch rất ngắn, chỉ tồn 
tại 3-4 ngày ở điều kiện nhiệt độ thường do 
sự mất nước, biến màu trên vỏ và thối hỏng. 
Đây là nguyên nhân chính gây không ít khó 
khăn cho việc thương mại hóa quả nhãn tươi 
(Siriphanich và cs., 1999; Lin và cs., 2001). 
Do đó việc kéo dài thời gian bảo quản, duy 
trì chất lượng của quả để tạo điều kiện cho 
việc mở rộng thị trường tiêu thụ có ý nghĩa 
rất lớn về mặt kinh tế. 

Trong những năm gần đây, mặc dù nhu 
cầu bảo quản quả tươi nói chung phục vụ cho 
nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu ngày càng 
tăng, nhưng những công nghệ bảo quản ở 
Việt Nam còn thiếu và chưa áp dụng được 
rộng rãi trong sản xuất, đặc biệt là những 
công nghệ sạch đảm bảo tính an toàn cho 
sản phẩm. Trên thế giới, chitosan – sản 
phẩm deacetyl hóa của chitin là một polymer 
sinh học được nghiên cứu và ứng dụng nhiều 
trong bảo quản rau quả sau thu hoạch như 
quả nhãn (Jiang và Li, 2001), vải (Jiang và 
cs., 2004; Lin và cs., 2011), cà rốt (Wojsick và 
Zlotek, 2008) nhờ tính chất tạo màng bảo vệ, 
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chống mất nước và hạn chế hô hấp. Còn ở 
Việt Nam, tuy nguồn nguyên liệu để sản 
xuất chitosan rất dồi dào và đầy tiềm năng, 
nhưng việc nghiên cứu sử dụng chitosan 
trong bảo quản quả mới chỉ bắt đầu trên một 
số đối tượng như quả  na (Nguyễn Thị Hằng 
Phương và cs., 2008), chanh (Nguyễn Thị 
Bích Thủy và cs., 2008), bưởi (2010). Trong 
bảo quản, hiệu quả sử dụng chitosan phụ 
thuộc vào một số yếu tố, trong đó độ dầy 
màng chitosan cũng là một yếu tố rất quan 
trọng. Độ dầy của màng phụ thuộc vào nồng 
độ chitosan xử lý. Vì vậy, nghiên cứu này 
được thực hiện nhằm xác định nồng độ 
chitosan xử lý trước bảo quản để duy trì chất 
lượng và tuổi thọ của quả nhãn Hương chi. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  
      NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu thí nghiệm 

Đối tượng nghiên cứu là giống nhãn 
Hương Chi trồng tại khu vực thị xã Hưng 
Yên, được thu hoạch vào tháng 9. Đặc điểm 
của quả khi thu hoạch là vỏ chuyển sang 
màu nâu sáng pha vàng, mỏng và nhẵn, quả 
mềm, cùi có vị thơm, hạt có màu đen hoàn 
toàn. Nhãn được thu hoạch vào buổi sáng 
sớm, dùng kéo chuyên dụng cắt từng chùm 
quả. Sau đó được xếp sọt có lót rơm, đậy kín 
và vận chuyển về phòng thí nghiệm. Quả 
dùng cho thí nghiệm được lựa chọn kỹ về độ 
chín và độ đồng đều, loại bỏ những quả sâu 
thối, bầm dập. Quả nhãn đạt tiêu chuẩn 
được cắt rời để xử lý tạo màng chitosan. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Chuẩn bị dung dịch Chitosan có nồng độ 
khác nhau từ dung dịch Chitosan 3% có 
trọng lượng phân tử 700.000, độ de-acetyl 
hóa là 80% do Viện Hoá học sản xuất. Dung 
dịch chitosan với các nồng độ trên được điều 
chỉnh về pH=1. Nhãn thí nghiệm được 
nhúng vào dung dịch chitosan nồng độ 1%; 
1,5% và 2% trong một phút. Nhãn của công 
thức đối chứng được nhúng nước sạch. Sau 

khi làm khô tự nhiên ở điều kiện nhiệt độ 
phòng, nhãn được cho vào các túi PE có đục 
lỗ nhỏ. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên 
hoàn toàn với 3 lần lặp lại,  mỗi túi gồm có 
12 quả. Sau đó nhãn được bảo quản ở trong 
kho lạnh ở 10oC. Định kỳ 10 ngày tiến hành 
xác định các chỉ tiêu nghiên cứu.  

2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu 
Xác định hao hụt khối lượng tự nhiên 

bằng phương pháp cân khối lượng quả, sử 
dụng cân điện tử có độ chính xác 0,001 g. Sự 
thay đổi màu sắc trên vỏ quả được xác định 
bằng máy đo màu cầm tay Nippon Denshoku 
NR 3000 (Nhật Bản). Màu sắc được xác định 
trên nguyên tắc phân tích ánh sáng, với 3 
chỉ số đo là L, a, b. Xác định hàm lượng 
đường tổng số bằng phương pháp Ixekutz. 
Xác định hàm lượng axit hữu cơ tổng số bằng 
phương pháp chuẩn độ với NaOH 0,1 N. Xác 
định hàm lượng vitamin C bằng phương 
pháp chuẩn độ I2

Nhãn là loại quả có lớp vỏ tương đối dày, 
nhưng bề mặt vỏ xù xì, giữa các tế bào của 
lớp vỏ lại có nhiều khe hở. Đặc điểm này 
khiến cho quả nhãn bị mất nước rất nhanh 
sau thu hoạch. Sự mất nước là nguyên nhân 
chính khiến khối lượng quả bị hao hụt và vỏ 
quả bị khô và chuyển sang màu nâu, làm 
giảm chất lượng cảm quan (Bảng 1). 

 0,01 N. Tỷ lệ thối hỏng 
tính theo phần trăm số quả hỏng trên tổng 
số quả đưa vào thí nghiệm. Phương pháp 
đánh giá chất lượng cảm quan theo tiêu 
chuẩn TCVN 3215 – 79.  

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 
Số liệu nghiên cứu được xử lý bằng 

chương trình Excel và xử lý thống kê bằng 
chương trình Minitab. So sánh giá trị trung 
bình của các công thức thí nghiệm bằng phép 
phân tích ANOVA.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Hao hụt khối lượng của quả nhãn bảo 
        quản bằng chitosan với nồng độ khác 
        nhau 
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Bảng 1. Hao hụt khối lượng tự nhiên (%) của nhãn bảo quản bằng chitosan  

Công thức 
Thời gian bảo quản (ngày) 

10 20 30 

Đối chứng 1,35a - - 

Chitosan 1% 0,69b 1,20a 3,23a 

Chitosan 1,5% 0,48c 0,76b 2,01b 

Chitosan 2% 0,27d 0,52b 2,35b 

    
Quá trình thoát hơi nước là nguyên 

nhân chính làm giảm khối lượng tự nhiên 
của rau quả (chiếm 75 - 85% tổng hao hụt 
khối lượng). Kết quả bảng 1 cho thấy quả 
nhãn được phủ màng chitosan có hao hụt 
khối lượng tự nhiên thấp hơn so với nhãn đối 
chứng (sau 10 ngày bảo quản) và giữ được 
đến 30 ngày trong khi nhãn đối chứng đã bị 
hỏng. Trong thời gian sau, nhãn phủ màng 
chitosan với nồng độ 1,5 và 2% cho kết quả 
tốt hơn trong việc hạn chế sự thoát hơi nước 
và hô hấp của quả nên hao hụt khối lượng 
thấp hơn (mức ý nghĩa  = 0,05). Jiang và cs. 
(2001) khi bảo quản nhãn bằng chitosan với 
nồng độ 0,5; 1 và 2% cũng cho kết quả tốt 
trong việc giảm hao hụt khối lượng quả nhãn 
bảo quản ở 2o

Qua bảng 2a và 2b, có thể nhận thấy độ 
sáng trên vỏ (giá trị L) và màu vàng nâu của 
vỏ (giá trị b) giảm dần khi đo tất cả các mẫu 
nhãn bảo quản. Tuy nhiên các chỉ số đo màu 
sắc của quả nhãn đối chứng biến động rất 
mạnh sau 10 ngày bảo quản, trong khi nhãn 
được phủ màng chitosan có sự thay đổi chậm 
hơn (mức ý nghĩa  =0,05). Ngoài ra, nồng độ 

chitosan xử lý cũng có ảnh hưởng đến sự 
biến đổi màu sắc này. Nồng độ chitosan sử 
dụng càng cao thì mức độ biến đổi màu vỏ 
quả càng chậm.  

Trong bảo quản nhãn, việc hạn chế hoặc 
làm chậm sự hóa nâu trên vỏ quả là một 
trong những vấn đề rất cần được quan tâm. 
Sự hóa nâu này có thể xảy ra nhanh chóng 
sau khi thu hoạch quả vài ngày (Xu và cs., 
1998; Wu và cs., 1999). Sự hóa nâu có thể là 
kết quả của sự mất nước trên vỏ, rối loạn do 
nhiệt độ, già hóa, tổn thương lạnh hoặc do vi 
sinh vật tấn công (Qu và cs., 2001) và có liên 
quan đến sự oxi hóa polyphenol bởi enzyme 
polyphenol oxidase (Tian và cs., 2002). Khi 
tạo màng phủ trên vỏ quả nhãn bằng dung 
dịch chitosan đã có tác dụng hạn chế sự mất 
nước của quả, hạn chế sự trao đổi oxy khiến 
cho sự chuyển màu trên vỏ bị chậm lại. 
Jiang và cs. (2001) đã chứng minh rằng dùng 
màng chitosan để bảo quản nhãn có tác dụng 
làm chậm quá trình gia tăng hoạt tính của 
enzyme polyphenol oxidase, do đó có tác 
dụng rõ rệt trong việc làm giảm hiện tượng 
biến màu trên vỏ quả. 

3.3. ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến 
        sự biến đổi chất lượng dinh dưỡng của  
        quả nhãn trong quá trình bảo quản 

C. Kết quả tương tự cũng được 
ghi nhận khi bảo quản cà rốt bằng màng 
chitosan (Wojsick và Zlotek, 2008). 

3.2. Sự biến đổi màu sắc của quả nhãn 
       bảo quản bằng màng chitosan với 
       nồng độ khác nhau 

Quả nhãn khi thu hoạch thường có màu 
nâu, vàng tùy thuộc đặc điểm của giống. Sau 
khi thu hoạch, vỏ quả thường biến đổi màu 
sắc, thường là chuyển sang nâu sẫm do sự 
oxi hóa sắc tố trên vỏ (Bảng 2a và 2b).  

Chất rắn hoà tan (TSS) của quả nhãn có 
thành phần chủ yếu là đường. Đây là nguồn 
dự trữ carbon chủ yếu để duy trì hoạt động 
sống của quả khi tồn trữ. Trong thời gian bảo 
quản, TSS có thể tăng hoặc giảm, tuỳ thuộc 
vào điều kiện bảo quản, độ chín thu hoạch, 
đặc điểm chín và hô hấp của từng loại quả.  
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Bảng 2a. Sự biến đổi độ sáng của quả nhãn (L) bảo quản bằng màng chitosan  

Công thức 
Thời gian bảo quản (ngày) 

0 10 20 30 
Đối chứng 48,6a 33,4a   
Chitosan 1% 46,9a 45,5b 43,7a 41,2a 
Chitosan 1,5% 47,5a 46,9b 43,4a 41,5a 
Chitosan 2% 48,3a 46,9b 44,3b 43,1b 

Bảng 2b. Sự biến đổi màu sắc vỏ quả nhãn (b) bảo quản bằng màng chitosan  

Công thức 
Thời gian bảo quản (ngày) 

0 10 20 30 
Đối chứng 23,3a 14,3a   
Chitosan 1% 24,5a 19,7b 18,4a 17,5a 
Chitosan 1,5% 21,4a 19,7b 18,5a 17,1a 
Chitosan 2% 22,0a 20,9b 18,3a 19,0b 

Bảng 3. Sự biến đổi nồng độ chất rắn hòa tan (o

Công thức 

Bx) của quả nhãn bảo quản 
bằng màng chitosan  

Thời gian bảo quản (ngày) 

0 10 20 30 

Đối chứng 23,3a 14,3a - - 
Chitosan 1% 24,5a 19,7b 18,4a 17,5a 
Chitosan 1,5% 21,4a 19,7b 18,5a 17,1a 
Chitosan 2% 22,0a 20,9b 19,3a 19,0b 

     
Kết quả ở bảng 3 cho thấy, chỉ số TSS 

của quả nhãn ở tất cả các công thức đều 
giảm trong quá trình bảo quản và điều đó là 
hoàn toàn đúng theo qui luật biến đổi chất 
lượng của quả hô hấp không đột biến. Sau 
thời gian bảo quản, TSS của nhãn được phủ 
màng chitosan với nồng độ 2% giảm ít nhất, 
trong khi TSS của nhãn đối chứng giảm 
nhiều nhất. Như vậy có thể thấy rằng nồng 
độ chitosan xử lý khác nhau trong bảo quản 
có ảnh hưởng rõ rệt đến sự biến đổi hàm 
lượng chất rắn hoà tan của quả nhãn trong 
quá trình bảo quản. Nghiên cứu bảo quản 
nhãn bằng chitosan ở Trung Quốc cho thấy 
sử dụng chitosan với nồng độ từ 0,5 - 2% có 
tác dụng hạn chế hô hấp của quả, do vậy làm 
chậm quá trình tiêu hao đường trong quả 
(Jiang và cs., 2001). 

Trong thời gian bảo quản, nghiên cứu 
này đã tiến hành định lượng hàm lượng axit 
hữu cơ tổng số và hàm lượng vitamin C của 

quả nhãn bảo quản. ở tất cả các công thức 
thí nghiệm, hàm lượng axit hữu cơ tổng số 
và vitamin C đều giảm theo thời gian bảo 
quản. Tuy nhiên, không có sự sai khác có ý 
nghĩa về hai chỉ tiêu này của nhãn bảo quản 
bằng màng chitosan với nồng độ xử lý khác 
nhau. Kết quả theo dõi sự biến đổi hàm 
lượng chất khô hòa tan, hàm lượng đường 
tổng số và axit hữu cơ tổng số cho thấy, 
chúng đều giảm dần theo thời gian bảo quản 
quả nhãn (Lu và cs., 1992). Nguyễn Thị 
Hằng Phương và cs. (2008) đã tiến hành bảo 
quản quả na bằng cách tạo màng chitosan 
nồng độ 1%, với độ de-acetyl hóa 75%, cho 
phép duy trì được chất lượng quả na 12 ngày 
nếu kết hợp bảo quản lạnh tại nhiệt độ 10o

3.4. Tỷ lệ thối hỏng của nhãn bảo quản 
       bằng chitosan  

C.  

Trong công tác bảo quản, ngoài việc hạn 
chế sự tổn thất các chất dinh dưỡng, giữ được 
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chất lượng cảm quan thì hạn chế tỷ lệ thối 
hỏng cũng là một yêu cầu quan trọng (Bảng 5). 

Kết quả bảng 5 cho thấy, nhãn đối 
chứng có tỷ lệ thối hỏng tăng đột, biến sau 

10 ngày bảo quản. ở công thức đối chứng, 
sau 10 ngày bảo quản tỷ lệ thối hỏng còn rất 
thấp chỉ 3,3% nhưng đến 20 ngày bảo quản 

thì đã hỏng hoàn toàn. ở các công thức còn 
lại, tỷ lệ thối hỏng đều tăng theo thời gian 
bảo quản nhưng với tốc độ chậm hơn. Khi xử 
lý nhãn với dung dịch Chitosan ở các nồng độ 
khác nhau thì sau 20 ngày mới có dấu hiệu 
thối hỏng. Sau một tháng bảo quản, nhãn 
bảo quản bằng chitosan 2% chỉ có 20,78% 
thối hỏng trong khi tỷ lệ trên đạt khá cao ở 
hai công thức còn lại dù vẫn được bảo quản 
bằng màng chitosan (mức ý nghĩa  = 0,05).  

Nhãn là loại quả rất mẫn cảm với sự gây 
hại của vi khuẩn và nấm sau khi thu hoạch. 
Có đến 106 loài vi sinh vật được phân lập 
trên quả nhãn, trong đó có 36 loài vi khuẩn, 
63 loài nấm mốc và 7 loài nấm men (Lu và 
cs., 1992). Trong đó Botryodiplodia sp. và 
Geotrichum candidum được xem là những 
đối tượng nguy hiểm (Li và Li, 1999). Trần 
Băng Diệp và cs. (2000), Jiang và cs. (2001) 
cũng công bố rằng dùng màng chitosan bảo 
quản quả nhãn có tác dụng hạn chế phần 
nào sự hư hỏng do vi sinh vật. Theo Jung và 
cs. (1999), cơ chế kháng khuẩn của chitosan 
là do các nhóm amino trên phân tử chitosan 
kết hợp với các asilic axit của phospholipid, 
do đó sẽ ức chế sự chuyển động của các chất 
trong tế bào vi sinh vật. Ngoài ra, các oligo 
chitosan sẽ thâm nhập vào tế bào vi sinh vật 

và ngăn cản sự phát triển của tế bào bởi sự 
ức chế quá trình sao chép AND vào ARN 
(Rabea và cs., 2003).  

3.5. Chất lượng cảm quan của quả nhãn 
       bảo quản bằng chitosan 

Bên cạnh việc đánh giá các chỉ tiêu chất 
lượng dinh dưỡng, nghiên cứu cũng dựa trên 
TCVN 32-1579 để tiến hành đánh giá chất 
lượng cảm quan của quả nhãn sau 20 ngày 
bảo quản để xem xét khả năng chấp nhận 
của thị trường và sự ưa thích của người tiêu 
dùng đối với sản phẩm bảo quản (Bảng 6).  

Kết quả bảng 6 cho thấy, nhãn bảo quản 
bằng dung dịch chitosan xử lý với nồng độ 
2% được đánh giá cao hơn trên hầu hết chỉ 
tiêu và được xếp vào mức chất lượng loại 
khá. Còn nhãn bảo quản ở nồng độ chitosan 
1% và 1,5% được xếp vào mức chất lượng 
trung bình. Riêng chỉ tiêu màu sắc ruột quả 
ở ba công thức có mức chất lượng tương 
đương. Nghiên cứu sử dụng chitosan trong 
bảo quản nhãn ở Trung Quốc cũng cho kết 
quả tương tự. Chất lượng ăn tươi của quả 
nhãn bảo quản bằng màng chitosan được cải 
thiện đáng kể khi so sánh với đối chứng 
(Jiang và cs., 2001). 

Khả năng ứng dụng thực tế và hiệu quả 
kinh tế cao là mục tiêu hướng tới của các nhà 
kinh doanh. Qua hạch toán sơ bộ giá mua 
nguyên vật liệu bảo quản, tính khấu hao 
thiết bị, chi phí điện năng và bao gói, nghiên 
cứu này thấy rằng nếu bảo quản nhãn trong 
20 ngày thì có thể mang lại lợi nhuận kinh tế 
đáng kể (số liệu không trình bày). 

Bảng 5. Tỷ lệ thối hỏng (%) của nhãn bảo quản bằng chitosan 

Công thức 
Thời gian bảo quản (ngày) 

10 20 30 

Đối chứng 3,3 100  

Chitosan 1% 0 13,8a 66,5b 

Chitosan 1,5% 0 24,7b 57,7b 

Chitosan 2% 0 11,4a 20,8a 
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Bảng 6. Chất lượng cảm quan của quả nhãn bảo quản bằng chitosan 

Công thức Màu sắc 
 vỏ quả 

Màu sắc 
cùi quả 

Hương vị 
của quả 

Trạng thái 
của quả 

Trạng thái 
cùi quả 

Tổng điểm 
chưa có trọng 

lượng 

Tổng điểm 
có trọng 
lượng 

Danh hiệu 
chất lượng 

Chitosan 1% 3,23 3,15 2,91 2,57 2,92 14,28 11,76 Trung bình 

Chitosan 1,5% 3,61 3,62 3,21 2,95 3,51 16,3 13,42 Trung bình 

Chitosan 2% 4,21 3,57 3,85 3,87 3,94 18,14 15,41 Khá 

Hệ số 
trọng lượng 0,9 0,45 0,95 0,85 0,85    

         

4. KẾT LUẬN 

Bảo quản nhãn bằng phương pháp bao 
màng chitosan và để trong bao bì có đục lỗ, 
kết hợp với khống chế nhiệt độ môi trường ở 
mức 10o
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